[bookmark: _Toc352282600]ÔN TẬP CHƯƠNG IV:TỪ TRƯỜNG


[bookmark: _Toc352282601]
CHỦ ĐỀ 1:TỪ TRƯỜNG CỦA DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT.NGUYÊN LÍ CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG
A.LÍ THUYẾT
A- Tóm tắt lý thuyết .
I / Các định nghĩa 
1 - Từ trường : 
· Đ/N: Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên nam châm hay một dòng điện đặt trong nó .
· Đặc trưng của từ trường là cảm ứng từ ký hiệu là  đơn vị của cảm ứng từ là T ( Tesla)
· Quy ước : Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam - Bắc của kim nam châm cân bằng tại điểm đó
2 - Đường sức từ :
· Đ/N : đường sức từ là những đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của của từ trường tại điểm đó.
· Tính chất : 
· Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ 
· Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở 2 đầu 
· Chiều của đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định ( quy tắc nắm tay phải , quy tắc đinh ốc…)
· Quy ước : Vẽ các đường cảm ứng từ sao cho chỗ nào từ trường mạnh thì các đường sức dày và chỗ nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa .
II / Từ trường tạo bởi các dây dẫn điện có hình dạng đặc biệt 
1 - Từ trường của dòng điện thẳng dài vô hạn .
Giả sử cần xác định từ trường  tại M cách dây dẫn một đoạn r do dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau : 
· Điểm đặt : Tại M
· Phương : cùng với phương tiếp tuyến của đường tròn ( O,r) tại M
· Chiều : được xác định theo quy tắc nắm bàn tay phải họăc quy tắc đinh ốc 1 :
· Quy tắc nắm bàn tay phải : Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện , khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của cảm ứng từ .
· Quy tắc cái đinh ốc 1 : Quay cái đinh ốc để nó tiến theo chiều dòng điện thì chiều của nó tại điểm đó là chiều của cảm ứng từ 
· [image: ]Độ lớn :   Trong đó : B (T)  -  I (A)   - r (m)
[image: ]






2 - Từ trường của dòng điện tròn .
Giả sử cần xác định từ trường  tại tâm O cách dây dẫn hìng tròn bán kính  r do dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau : 
· Điểm đặt : Tại O
· Phương : Vuông góc với mặt phẳg vòng dây.
· Chiều : được xác định theo quy tắc đinh ốc 2 : “Quay cái đinh ốc theo chiều dòng điện thì chiều tiến của nó tại điểm đó là chiều của cảm ứng từ 
· Độ lớn :   Trong đó : B (T)  -  I (A)   - r (m) 
[image: ][image: ]









[image: ]3 - Từ trường của ống dây .
Giả sử cần xác định từ trường  tại tâm O của ống dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau : 
· Phương : song song với trục ống dây.
· Chiều : được xác định theo quy tắc đinh ốc 2 : “Quay cái đinh ốc theo chiều dòng điện thì chiều tiến của nó tại điểm đó là chiều của cảm ứng từ 
       Hoặc           _Đường sức từ đi vào ở mặt Nam và đi ra ở mặt Bắc :
               +Mặt Nam: nhìn vào ta thấy dòng điện chạy cùng chiều kim đồng hồ.
·                +Mặt Bắc: nhìn vào ta thấy dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ
· Độ lớn :   Trong đó : B (T)  -  I (A)   - l (m) – N số vòng dây.
III.Nguyên lí chồng chất từ trường

5/ Nguyên lí chồng chất từ trường:                                                                         
  Chú ý:Công thức chồng chất từ trường  đang được thực hiện dưới dạng vec tơ.



*các trường hợp đặc biệt khi tiến hành tính độ lớn từ trường  :=+






[image: ][image: ]a)                                                   b)










[image: ][image: ]c)                                               d)=

     





B – BÀI TẬP
Dạng 1:Từ trường của dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Bài 1 : Dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí , có dòng điện I = 0,5 A .
a) Tính cảm ứng từ tại M , cách dây dẫn 5 cm .
b) Cảm ứng từ tại N có độ lớn 0,5.10-6 T . Tìm quỹ tích điểm N?.
ÑS : a) B = 2.10-6 T  ; b) Mặt trụ có R= 20 cm .

 (
x
y
I
)
Bài 2: Một dây dẫn thẳng dài xuyên qua và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ 
tại điểm O. Cho dòng điện I = 6A có chiều như hình vẽ. Xác định vecto cảm ứng 
từ tại các điểm :A1 (x = 6cm ; y = 2cm), A2 (x = 0cm ; y = 5cm), 
A3 (x = -3cm ; y = -4cm), A4 (x = 1cm ; y = -3cm)
ĐS : a.1,897.10-5T ; b 2,4. 10-5T  ;c. 2,4. 10-5T ; d. 3,794. 10-5T .

Bài 3: Cuộn dây tròn bán kính R = 5cm (gồm N = 100 vòng dây quấn nối tiếp cách điện với nhau) đặt trong không khí có dòng điện I qua mỗi vòng dây, từ trường ở tâm vòng dây là B = 5.10-4T. Tìm I?
                                                         ĐS: 0,4A
Bài 4: Một dây thẳng chiều dài 18,84cm được bọc bằng một lớp cách điện mỏng và quấn thành một cuộn dây tròn. Cho dòng điện có cường độ I = 0,4A đi qua vòng dây. Tính cảm ứng từ trong vòng dây.
                                            ĐS: 0,84.10-5 T
Bài 5: Một ống dây thẳng chiều dài 20cm, đường kính 2cm. Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300cm được quấn đều theo chiều dài ống. Ong dây không có lõi và đặt trong không khí. Cường độ dòng điện đi qua dây dẫn là 0,5A. Tìm cảm ứng từ trong ống dây.
ĐS: 0,015T
Bài 6: Ống dây dẫn hình trụ dài 20cm,đường kính 2cm.Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300m được quấn đều theo chiều dài ống dây.Cho dòng điện có I=0,5A chạy qua dây.Ống dây đặt trong không khí và không có lõi thép. Xác định cảm ứng từ tại một điểm P trên trục ống dây.		
    ĐS:B=0,015T
Bài 7: Dùng một dây đồng đường kính d=0,5mm có một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ để làm một ống dây(Xôlenoit), các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện có I=0,4A chạy qua ống dây.Xác định cảm ứng từ trong ống dây.						
    ĐS:B=0,001T

Bài 8: Dùng một dây đồng đường kính 0,8mm có một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ có đường kính 2cm,chiều dài 40cm để làm một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau.Muốn từ trường có  cảm ứng từ bên trong ống dây bằng 6,28.10-3T thì phải đặt vào ống dây một hiệu điện thế là bao nhiêu. Biết điện trở suất của đồng bằng 1,76.10-8m. 			     ĐS:=4,4V.
Bài 9: Một ống dây dài 50 (cm), cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 (A). cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25.10-4 (T).  Tính số vòng dây của ống dây.
ĐS: 497
Bài 10: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây là bao nhiêu?
ĐS: 1250

Dạng 2:Nguyên lý chồng chất từ trường
I/ Phương pháp .
1 - Để đơn giản trong quá trình làm bài tập và biểu diễn từ trường người ta quy ước như sau : 
· [image: ]      : có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn , chiều đi vào .
· [image: ]      : có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn , chiều đi ra .
· [image: ]Ví dụ : 



2 – Phương pháp làm bài :
Giả sử bài toán yêu cầu xác định từ trường tổng hợp tại một điểm M do nhiều  cảm ứng từ ta làm như sau : 
B1 : xác định từ tại M do từng cảm ứng từ gây ra :   ,  , ………
B2 : Áp dụng nguyên lý chồng chất ta có :  =  
II / Bài tập vận dụng 
(Hai dây dẫn thẳng)


Bài 1: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí và cách nhau một khoảng d=100cm.Dòng điện chạy trong hai dây dẫn chạy cùng chiều và cùng cường độ I=2A.Xác định cảm ứng từ  tại điểm M trong hai trường hợp sau:
a)M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách hai dây dẫn lần lượt d1=60cm, d2=40cm
b)M  cách hai dây dẫn lần lượt d1=60cm, d2=80cm		
ĐS:B==3,3.10-7T; B==8,3.10-7T
Bài 2: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Tính cảm ứng từ tại M.
ĐS: 7,5.10-6 (T)
Bài 3: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8(cm). Tính cảm ứng từ tại M.
ĐS: 1,2.10-5 (T)
Bài 4: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau d = 14cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây là I1 =  I2 = 1,25A.Xác định vecto cảm ứng từ tại M cách mỗi dây r = 25cm trong trường hợp hai dòng điện:
a. Cùng chiều		b.Ngược chiều


ĐS: a.// O1O2, B = 1,92.10-6T; b.  O1O2, B = 0,56.10-6T
Bài 5: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1 ; d2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 10 cm, có dòng điện cùng chiều I1 = I2 = I = 2,4A đi qua. Tính cảm ứng từ tại:
a. M cách d1 và d2 khoảng r = 5cm.	b. N cách d1 20cm và cách d2 10cm.
c. P cách d1 8cm và cách d2 6cm. 	d. Q cách  d1 10cm và cách d2 10cm. 
ĐS : a. BM = 0 ; b. BN = 0,72.10 – 5 T ; 
    c. BP = 10 – 5 T ; d. BQ = 0,48.10 – 5 T

 (
M
I
2
I
1
a
b
)
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CHỦ ĐỂ 2:LỰC TỪ


[bookmark: _Toc352282603]DẠNG 1:LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN


I.Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đặt trong từ trường:


[image: ]Lực từ do từ trường đều tác dụng lên đoạn dây thẳng  có dòng điện I có đặt điểm:
-Điểm đặt: trung điểm đoạn dây.

-Phương   : vuông góc với mặt phẳng 
-Chiều     : xác định theo quy tắc bàn tay trái.
-Độ lớn    : xác định theo công thức Ampère:

                              (1)
Nhận xét:

 _Trường hợp đường sức và dòng điện cùng phương(tức là )thì F=0


_Trường hợp đường sức và dòng điện vuông góc nhau(tức là )thì F=



[bookmark: _Toc352282604]Bài 1 : Hãy xác định các đại lượng được yêu cầu biết:

[bookmark: _Toc352282605]a.B=0,02T,I=2A,l=5cm, =300.  F=?

[bookmark: _Toc352282606]b.B=0,03T,l=10cm,F=0,06N, =450. I=?

[bookmark: _Toc352282607]c.I=5A,l=10cm,F=0,01N. =900. B=?

[bookmark: _Toc352282608][image: ][image: ]Bài 2:Một đoạn dây được uốn gập thành khung dây có dạng tam giác AMN vuông góc tại A  như hình vẽ.Đặt khung dây vào một từ trường đều,vecto cảm ứng từ song song với cạnh AN và hướng từ trái sang phải.Coi khung dây nằm có định trong mặt phẳng hình vẽ và AM=8cm ,AN=6cm , B=3.10-3T, I=5A.Xác định lực  từ tác dụng lên đoạn của dây dẫn trong các trường hợp ở các hình vẽ sau.
[bookmark: _Toc352281965][bookmark: _Toc352282292][bookmark: _Toc352282609][image: ]







[bookmark: _Toc352282610]Bài 3 : Treo một thanh đồng có chiều dài l=5cm và có khối lượng 5g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trượng đều có B=0,5T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên .Cho dòng điện một chiều có cường độ dòng điện I =2A chạy qua thanh đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng đứng một góc  .Xác định góc lệch  của thanh  đồng   so với phương thẳng đứng?

[bookmark: _Toc352282611]ÑS: =450

[bookmark: _Toc352282612]Bài 4 : Treo một thanh đồng có chiều dài l=1m và có khối lượng 200g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trượng đều có B=0,2T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên .Cho dòng điện một chiều qua thanh đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng đứng một góc =600 .
[bookmark: _Toc352282613]a.Xác định cường độ dòng điện I chạy trong thanh  đồng và lực căng của dây?
[bookmark: _Toc352282614]b.Đột nhiên từ trường bị mất.Tính vận tốc của thanh đồng khi nó đi qua vị trí cân bằng.Biết chiều dài của các dây treo là 40cm.Bỏ qua mọi ma sát và sức cản của không khí.Lấy g=10m/s2




[bookmark: _Toc352282615]ÑS:I=.tg,  T=;


[bookmark: _Toc352282616][image: ]Bài 5 : Hai thanh ray nằm ngang ,song song và cách nhau l=20cm đặt trong từ  trường  đều  thẳng đứng hướng xuống với B=0,2T.Một thanh kim loại đặt trên ray vuông góc với ray .Nối ray với nguồn điện để trong thanh có dòng điện I chạy qua. Hệ số ma sát  giưa thanh kim loại với ray là =0,1, m=100g
[bookmark: _Toc352282617]a.Thanh MN trượt sang trái với gia tốc a=3m/s2.
[bookmark: _Toc352282618]Xác định chiều và độ lớn của I trong thanh MN.

[bookmark: _Toc352282619]b.Nâng hai đầu A,C lên một góc=300so với mặt ngang.
[bookmark: _Toc352282620]Tìm hướng và gia tốùc chuyển động của thanh biết v0=0 

ÑS : I=10A ;a0,47m/s2

[bookmark: _Toc352282621]Bài 6 :Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài l,khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây là D=0,04kg/m.Dây được treo bằng hai dây nhẹ theo phương thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có  vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo,B=0,04T.Cho dòng điện I chạy qua dây.
[bookmark: _Toc352282622]a.Xác định chiều và độ lớn của I để lực căng của dây treo bằng 0
[bookmark: _Toc352282623]b.Cho MN=25cm,I=16A và có chiều từ  M đến N .Tính lực căng của mỗi dây?
ĐS : I chạy từ M đến N và I=10A;F=0,13N.
[bookmark: _Toc352282624][image: ]Bài 7 : Hai thanh ray nằm ngang ,song song và cách nhau l=20cm đặt 

[bookmark: _Toc352282625]trong từ  trường  đều  thẳng đứng hướng lên với B=0,4T.Một thanh 
[bookmark: _Toc352282626]kim loại MN đặt trên ray vuông góc với hai thanh ray AB và CD với 



[bookmark: _Toc352282627]hệ số ma sát là  .Nối ray với nguồn điện =12V, r=1.Biết điện 

[bookmark: _Toc352282628]trở thanh kim loại là R=2 và khối lượng của thanh ray là m=100g.Bỏ qua điện trở ray và dây nối. Lấy g=10m/s2

[bookmark: _Toc352282629]a.Thanh MN nằm yên.Xác định giá trị của hệ số ma sát .

[bookmark: _Toc352282630]b.Cho =0,2.Hãy xác định :

[bookmark: _Toc352282631]+ gia tốc chuyển động   của thanh MN.
[bookmark: _Toc352282632]+muốn cho thanh MN trượt xuống hai đầu A,C với cùng gia tốc như 

[bookmark: _Toc352282633]trên thì phải nâng hai đầu B,D lên một góc  so với phương ngang là bao nhiêu ?


[bookmark: _Toc352282634]ÑS : = 0,32;b.a=1,2m/s2 ; =35,490
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DẠNG 2:LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN HAI DÒNG ĐIỆN SONG SONG

II.Lực tương tác giữa hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện: 

Độ lớn của lực tác dụng lên một đoạn dây dẫn có chiều dài  là:

                               (2)
-Trong đó:+r:khoảng cách giữa hai dòng điện.
                  +I1;I2 :cường độ dòng điện chạy trong hai dây dẫn

-Lực tương tác sẽ là:+Lực hút nếu 

                                    +Lực đẩy nếu 
Bài 1: Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 (cm) trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 = 2 (A) và I2 = 5 (A). Tính lực từ tác dụng lên 20(cm) chiều dài của mỗi dây.
    ĐS: lực hút có độ lớn 4.10-6 (N)
Bài  2: Hai dây dẫn thẳng, dài song song đặt trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 1 (A). Lực  từ tác  dụng  lên  mỗi  mét  chiều dài  của mỗi dây có độ  lớn là 10-6(N). Tính khoảng cách giữa hai dây.
  ĐS:  20 (cm)
Bài 3: Dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1 = 15A đi qua đặt trong không khí.
a. Tính cảm ứng từ tại điểm cách dậy 15 cm.
b. Tính lực tác dụng lên 1m dây của dòng điện I2 = 10A đặt song song, cách I1 15cm và I2 ngược chiều
 (
I
1
I
2
I
3
)  ĐS: a) B =2.10 – 5 T  b)F = 2.10 – 4 N.

Bài4:Ba dòng điện thẳng dài đặt song song với nhau,cách đều nhau đi qua 
ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a=4cm theo phương vuông góc với mặt 
phẳng hình vẽ.cho các dòng điện chạy qua có cùng mộtchiều  với các cường 
độ dòng điện I1=10A,I2=I3=20A.Tìm lực tổng hợp F tác dụng lên mỗi mét dòng I2?

 (
I
1
I
3
I
2
)                                                                             
Bài 5:Ba dòng điện thẳng dài đặt song song với nhau đi qua ba đỉnh của một
 tam giác theo phương vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ.Cho các dòng điện
 chạy qua có chiều như hình vẽ với các cường độ dòng điện I1=10A,I2= 20A
    
.Biết I1 cách I2 và I3 lần lượt là r1=8Cm,r2=6cm và hai 
dòng I2và I3 cách nhau 10 cm?                                                                                                        
    ĐS:0.112 N
Bài 6: Hai dòng điện thẳng đặt song song cách nhau 20cm mang hai dòng điện cùng chiều I1 = I2 = 20A, dòng điện thứ 3 đặt song song với hai dòng điện trên và thuộc mặt phẳng trung trực của 2 dòng I1, I2; cách mặt phẳng này một khoảng d. Biết I3 = 10A và ngược chiều với I1.
a. Tính lực từ tác dụng lên 1m dòng I3 nếu d = 10cm.
b. Tìm d để lực từ tác dụng lên 1m dòng I3 đạt cực đại, cực tiểu?
ĐS: a.F=4.10-4N             b.Fmax khi d=10 cm, Fmin khi d=0cm
[bookmark: _Toc352282642]DẠNG 3: LỰC LORENXƠ
A.Lí thuyết
1. III.Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường-lực Lorentz:

[image: ]Lực từ do từ trường đều tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường có đặt điểm
[image: ]-Điểm đặt:điện tích  .

-Phương   : vuông góc với mặt phẳng 
-Chiều     : xác định theo quy tắc bàn tay trái*.
-Độ lớn    : xác định theo công thức Lorentz:

                              (3)
    Nhận xét:
 _Lực Loren không làm thay đổi độ lớn vận tốc hạt mang điện, mà chỉ làm thay đổi hướng  của vận tốc
  _Khi =0 thì hạt mang điện chuyển động tròn đều trong từ trường

Bài 1: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2(T) với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với . Tinh lực Lorenxơ tác dụng vào electron.
      ĐS: 6,4.10-15 (N)
Bài 2:  Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) với vận tốc ban đầu 

v0 = 3,2.106 (m/s) vuông góc với , khối lượng của electron là 9,1.10-31(kg). Tính bán kính quỹ đạo của electron.
ĐS: 18,2 (cm)
Bài 3: Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.106 (m/s) vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 (T) theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt proton là 1,6.10-19 (C). Tính lực Lorenxơ tác dụng lên proton.
     ĐS: 3,2.10-15 (N)
Bài 4: Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 (m/s) thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị f1 = 2.10-6 (N), nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107 (m/s) thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là bao nhiêu?
       ĐS: f2 = 5.10-5 (N)
Bài 5: Hai hạt bay vào trong từ trường đều với cùng vận tốc. Hạt thứ nhất có khối lượng m1= 1,66.10-27 (kg), điện tích q1 = - 1,6.10-19 (C). Hạt thứ hai có khối lượng m2 = 6,65.10-27 (kg), điện tích q2 = 3,2.10-19 (C). Bán kính quỹ đạo của hạt thứ nhât là R1 = 7,5 (cm) thì bán kính quỹ đạo của hạt thứ hai là bao nhiêu?
      ĐS: R2 = 15 (cm)






PHẦN II. TRẮC NGHIỆM 
Loại 1:  Từ trường. Cảm ứng từ
Câu hỏi 1: Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường:
A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường cảm ứng từ đi qua
B. Các đường cảm ứng từ là những đường cong không khép kín	C. Các đường cảm ứng từ không cắt nhau  
D. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó
Câu hỏi 2: Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I:
A. B = 2.10-7I/R    	B. B = 2π.10-7I/R    	C. B = 2π.10-7I.R   	 D. B = 4π.10-7I/R    
Câu hỏi 3: Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức:
A. B = 2π.10-7I.N  	B. B = 4π.10-7IN/l    	C. B = 4π.10-7N/I.l    	D. B = 4π.IN/l
Câu hỏi 4: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ:
 (
B
.
A.
)



Câu hỏi 5: Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần:
A. không đổi   		B. giảm 2 lần   		C. giảm 4 lần 		 D. tăng 2 lần
Câu hỏi 6: Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 lần. Kết luận nào sau đây đúng:	A. rM = 4rN   		B. rM = rN/4   		C. rM = 2rN   		D. rM = rN/2

Câu hỏi 7: Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:
   



Câu hỏi 8: Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:



Câu hỏi 9: Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:



Câu hỏi 10: Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn:


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	B
	A
	C
	B
	B
	C
	B
	C



Loại 2: Lực từ tác dụng lên dòng điện 
Câu hỏi 1: Cho dòng điện cường độ 0,15A chạy qua các vòng dây của một ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 35.10-5T. Tính số vòng của ống dây, biết ống dây dài 50cm.
A. 420 vòng  		B. 390 vòng  		C. 670 vòng  		D. 930 vòng
Câu hỏi 2**: Dùng một loại dây đồng đường kính 0,5mm có phủ sơn cách điện mỏng để quấn thành một ống dây dài. Ống dây có 5 lớp  trong ngoài chồng lên nhau và nối tiếp nhau sao cho dòng điện trong tất cả các vòng dây đều cùng chiều nhau, các vòng của mỗi lớp được quấn sát nhau. Hỏi khi cho dòng điện cường độ 0,15A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu:
A. 1.88.10-3T 		 B.2,1.10-3T  		C. 2,5.10-5T  		D. 3.10-5T
Câu hỏi 3: Dùng một dây đồng có phủ một lớp sơn mỏng cách điện quấn quanh một hình trụ dài 50cm, đường kính 4cm để làm một ống dây. Nếu cho dòng điện cường độ 0,1A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống bằng bao nhiêu. Biết sợi dây để quấn dài l = 95cm và các vòng dây được quấn sát nhau:
A. 15,7.10-5T  		B.19.10-5T  		C. 21.10-5T 		 D. 23.10-5T
Câu hỏi 4**: Dùng một dây đồng đường kính 0,8mm có một lớp sơn mỏng cách điện quấn quanh hình trụ đường kính 4cm để làm một ống dây. Khi nối hai đầu ống dây với một nguồn điện có hiệu điện thế 3,3V thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 15,7.10-4T. Tính chiều dài của ống dây và cường độ dòng điện trong ống. Biết điện trở suất cảu đồng là 1,76.10-8Ωm, các vòng của ống dây được quấn sát nhau:
A. 0,8m; 1A  		B.  0,6m; 1A  		C. 0,8m; 1,5A   		D. 0,7m; 2A
Câu hỏi 5: Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ:
A. tương tác giữa hai nam châm  		B. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện   
C. tương tác giữa các điện tích đứng yên  	D. tương tác giữa nam châm và dòng điện
Câu hỏi 6: Người ta thường có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện thẳng bằng quy tắc nào sau đây:
A. quy tắc bàn tay  phải   		B. quy tắc cái đinh ốc    
C. quy tắc nắm tay phải  		D. quy tắc bàn tay trái
Câu hỏi 7: Hai dây dẫn thẳng dài, song song và cách nhau một khoảng 20cm. Dòng điện trong hai dây dẫn có cường độ lần lượt là 5A và 10A,chạy cùng chiều nhau. Lực từ tác dụng lên mỗi đoạn dây có chiều dài 5dm của mỗi dây là:	A. 0,25π.10-4N   	B. 0,25.10-4N  		 C. 2,5.10-6N   		D. 0,25.10-3N   

Câu hỏi 8: Bốn dây dẫn thẳng dài song song mang dòng điện cùng chiều, cùng cường độ I đặt 
cách nhau lần lượt một đoạn a, mà tiết diện thẳng của chúng ở bốn đỉnh của một hình vuông 
cạnh a. Lực từ tác dụng lên mỗi mét dây dẫn thứ năm mang dòng điện cũng bằng I đặt song 
song với 4 dòng điện trên, đi qua tâm hình vuông là:
A. 4.10-7I2/a  	 B 0  		C. 8.10-7I2/a   	D. 4.10-7I2/a 

Câu hỏi 9: Ống dây điện trên hình vẽ bị hút về phía thanh nam châm. Hãy chỉ rõ cực của 
thanh nam châm:
A. đầu P là cực dương, đầu Q là cực âm   	B. đầu P là cực nam, đầu Q là cực bắc  
C. đầu P là cực bắc, đầu Q là cực nam  		D. đầu P là cực âm, đầu Q là cực dương  

Câu hỏi 10: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:






ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	C
	D
	B
	B
	B
	A


 Loại 3: Lực Lorenxơ 
Câu hỏi 1: Một proton bay vào trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức 300 với vận tốc ban đầu 3.107m/s, từ trường B = 1,5T. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt đó là:
A. 36.1012N   		B. 0,36.10-12N  		 C. 3,6.10-12 N    		D. 1,8.10-12N
Câu hỏi 2: Một hạt mang điện 3,2.10-19C bay vào trong từ trường đều có B = 0,5T hợp với hướng của đường sức từ 300. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn 8.10-14N. Vận tốc của hạt đó khi bắt đầu vào trong từ trường là:
A. 107m/s  		B. 5.106m/s  		C. 0,5.106m/s   			D. 106m/s
Câu hỏi 3: Một electron chuyển động với vận tốc 2.106m/s vào trong từ trường đều B = 0,01T chịu tác dụng của lực Lorenxơ 16.10-16N . Góc hợp bởi véctơ vận tốc và hướng đường sức từ trường là:
A. 600   		B. 300  			 C. 900   			D. 450
Câu hỏi 4: Một electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế 1000V rồi cho bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên nó biết me = 9,1.10-31kg, e = - 1,6.10-19C, B = 2T, vận tốc của hạt trước khi tăng tốc rất nhỏ.	A. 6.10-11N   	B. 6.10-12N  	C. 2,3.10-12N  	D. 2.10-12N  
Câu hỏi 5: Một hạt mang điện 3,2.10-19C được tăng tốc bởi hiệu điện thế 1000V rồi cho bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên nó biết m = 6,67.10-27kg, B = 2T, vận tốc của hạt trước khi tăng tốc rất nhỏ.         A. 1,2.10-13N   	B. 1,98.10-13N  	  C. 3,21.10-13N      D. 3,4.10-13N
Câu hỏi 6: Một electron chuyển động thẳng đều trong miền có cả từ trường đều và điện trường đều. 
Véctơ vận tốc của hạt và hướng đường sức từ như hình vẽ. B = 0,004T, v = 2.106m/s, xác định hướng 
và cường độ điện trường :
A.  hướng lên, E = 6000V/m    	B.  hướng xuống, E = 6000V/m   
C.  hướng xuống, E = 8000V/m   	D.   hướng lên, E = 8000V/m    
Câu hỏi 7: Một proton chuyển động thẳng đều trong miền có cả từ trường đều và điện trường đều. 
Véctơ vận tốc của hạt và hướng đường sức điện trường như hình vẽ. E = 8000V/m, v = 2.106m/s, 
xác định hướng và độ lớn :
A.  hướng ra. B = 0,002T   		B.  hướng lên. B = 0,003T  
C.   hướng xuống. B = 0,004T   	D.  hướng vào. B = 0,0024T 
Câu hỏi 8: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  





Câu hỏi 9: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron chuyển động trong từ trường đều:
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)Câu hỏi 10: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
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